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Abstract.

NiOxHy thin film have prepared on Ti and Ni metal subtracted by  sol-gel method and dip-coating technique, The nikel oxide/hydroxide were obtained by wetting the substrates in a solgel of Nikel salt precursor in etylenglycol with Citric axide (CA) which is coordination ligand and dietanolamin used to improved the adherence between the film and substrate. Thin film was analysed by thermogravimetry, transmission electron microscopy (TEM), and Cyclicvoltametry (CV). The best eletrode obtained is thin film on Nikel metal substrate which prepare from NiCl2 in etylenglycol with dietanolamin.

I. Mở đầu

NiOxHy là vật liệu được sử dụng rộng rãi trong công nghệ chế tạo ắc quy kiềm, pin nhiên liệu; chế tạo điện cực xúc tác cho nhiều quá trình tổng hợp và chuyển hoá hữu cơ như đề hydro hoá etan, reforming metan, oxy hoá ancol [1,2,5,6,7]... ưu điểm của quá trình oxi hoá điện hoá là độ chọn lọc cao, dễ điều khiển và tự động hoá. Vì vậy, việc nghiên cứu nâng cao chất lượng vật liệu điện cực đang có rất nhiều tác giả nghiên cứu. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo điện cực màng mỏng NiOxHy trên nền Ni và Ti kim loại bằng phương pháp sol-gel với kỹ thuật nhúng phủ từ muối Niken với dung môi etylenglycol, khảo sát tính chất điện hoá và khả năng xúc tác cho phản ứng oxyhoá điện hoá rượu etylic.

II. Thực nghiệm.

1. Chế tạo các mẫu thí nghiệm 

Tạo sol gel: Hoà tan hoàn toàn các muối Niken (Niken nitrat - Ni(NO3)2.7H2O- mẫu N và niken clorrua - NiCl2.6H2O - mẫu C)  trong dung môi etylenglycol. Thêm vào dung dịch một lượng xác định Axit citric (tỉ lệ muối Ni: CA =1:1), khuấy tiếp cho đến khi dung dịch đồng nhất, mẫu C chia hai phần, một phần cho thêm Dietanolamin (lượng 10% ) khuấy đều - mẫu CD - rồi  đun hồi lưu cả 3 mẫu ở 70 -80oC trong 6-8h, khuấy liên tục. Sol loãng thu được ủ nóng ở 70oC trong 18-24h (không khuấy) tới độ nhớt cần thiết (sol đặc hay gel) dùng tạo màng mỏng. 

Tạo xerogel : Một phần gel ủ tiếp ở 90oC trong 48h, ủ tiếp ở 100oC trong 15h rồi sấy ở 120oC trong 3-5h thu được xerogel. Các xerogel dùng phân tích nhiệt và chụp phổ hồng ngoại IR. Một lượng xerogel xử lý theo nhiệt độ xử lý mẫu dùng chụp hồng ngoại IR và nhiễu xạ tia X.

Xử lý nền: Ni và Ti kim loại (10mm*10mm) làm bóng bằng giấy ráp, rửa  lại bằng etanol và  axeton. Tiếp theo, Ni ngâm trong dung dịch HCl 1M 10 phút ở 70oC,  Ti ngâm trong dung dịch HCl 6M 30 phút ở 70oC, ngâm tiếp trong dung dịch C2H2O4 10% 30 phút ở 70oC. Cuối cùng rửa lại bằng nước cất, sấy ở 130oC trong 30 

phút đem dùng ngay. 

Tạo điện cực: Nền sau xử lý nhúng rút từ từ vào dung dịch sol trên (tốc độ 2cm/phút) rồi sấy khô ở 100oC trong 30’, quá trình lặp lại 3 lần. Sau đó, mẫu nung từ từ đến 270oC và ủ trong 30’. Điện cực điều chế được dùng xác định tính chất điện hoá, chụp  nhiễu xạ tia X, ảnh TEM và ảnh SEM.

2. Hoá chất và thiết bị thí nghiệm

Các hoá chất sử dụng thuộc loại tinh khiết và loại AR. Cấu trúc sản phẩm nghiên cứu bằng bị nhiễu xạ tia X (SIEMENS D5005, Khoa Vật Lý, ĐH KHTN);  phân tích nhiệt DTG, DTA 2960.SDT VO3. OF (Khoa Hoá, ĐH KHTN); kính hiển vi điện tử truyền qua TEM (Viện Vệ sinh dịch tễ TW). Tính chất điện hoá của điện cực nghiên cứu bằng hệ thiết bị điện hoá PGS.HH8 kèm máy tính  xử lý số liệu (Khoa Hoá Học, ĐH KHTN): đo phân cực vòng các điện cực trong bình điện phân ba điện cực: điện cực làm việc, điện cực so sánh - điện cực calomen bão hoà, điện cực đối - điện cực Platin, dung dịch điện ly là KOH 1M, tốc độ quét 0.03V/s, độ nhạy 3, U1=0.0V, U2=0.6V.
III. Kết quả và thảo luận.

1. ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự phân huỷ nhiệt của xerogel, thành phần và tính chất của màng NiOxHy.
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So sánh các đường phân tích nhiệt xerogel của các mẫu với đường của CA ta thấy khối lượng các mẫu đều giảm mạnh sau nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ phân huỷ của CA chứng tỏ phần axit tự do và một số thành phần không tạo liên kết hoá học với Ni đã bị phân huỷ khi tạo thành màng. So sánh 3 đường (1,2,3) ta thấy quá trình phân huỷ bởi nhiệt của cả 3 mẫu về cơ bản giống nhau: đầu tiên là sự bay hơi của dung môi  và CA không liên kết với cation Ni; sau đó là giai đoạn toả nhiệt ứng với phá vỡ liên kết giữa cation Ni và CA, các CA tự do và CA tạo phức với cation Ni bị phân huỷ tách ra. Mẫu N phân huỷ nhiệt với tốc độ khá đều và kết thúc hoàn toàn sau 400oC, khối lượng giảm 74,227%; hai mẫu C và CD phân huỷ nhiệt chia giai đoạn rõ rệt hơn (quan sát kết hợp đường TDG và TG), khối lượng mẫu C giảm 69,80% và giảm dần sau 400oC nhưng mẫu CD giảm 82,082% ; khối lượng giảm nhanh từ 200 - 340oC, chậm lại đến 700oC.

Kết hợp phân tích nhiệt, phổ nhiễu xạ tia X và phổ hồng ngoại [8],[9] đã chọn được chế độ xử lý màng là nung tới 270oC và ủ trong 30phút.

2. ảnh hưởng của điều kiện điều chế tới tính chất điện hoá của màng NiOxHy.
Từ các đường phân cực vòng của các điện cực chế tạo được trong dung dịch KOH (hình 2,3) cho thấy: Ti bị thụ động điện hoá trong dung dịch KOH 1M và không có hệ oxy hoá khử; Ni thì có một hệ oxy hoá khử  Ni2+ ( Ni3+ ở khoảng thế 0.4 (SCE)
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 với dòng anot cực đại (pic ipa) bằng 1,33mA/cm2. Điện cực N với nền Ti hoạt tính kém nhưng với nền Ni vẫn có hoạt tính tốt. Điện cực C với nền Ti hoạt tính điện hoá tăng, điện cực CD với nền Ti thì hoạt tính điện hoá tăng và trở nên rất ổn định, điện cực rất bền khi phân cực trong thời gian dài mà không có hiện tượng bong màng và giảm hoạt tính như điện cực với nền Ni. Tuy vậy, hoạt tính của điện cực CD với nền Ti thấp hơn điện cực với nền Ni tương ứng (Hình 4,5). Đối với nền Ni thì việc dùng NiCl2 (mẫu C) cũng dẫn đến giảm hoạt tính điện hoá của điện cực so với dùng Ni(NO3)2(mẫu N) nhưng tăng độ bền khi kéo dài thời gian phân cực, sự thêm dietanolamin (mẫu CD) cũng làm tăng hoạt tính và độ bền lên nhiều so với khi không sử dụng dietanolamin. Điều đó chứng tỏ dietanolamin có tác dụng tăng cường độ bám dính của màng trên nền làm cho độ bền của màng tăng.

Mặt khác từ các ảnh TEM (hình 6) cho thấy các màng sản phẩm rất mịn và các hạt phân bố đều, kích thước các hạt đạt tới cỡ nanomet.
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Như vậy, Dietanolamin không những làm tăng cường độ bám dính của màng, giúp màng bền hơn mà còn giúp cho sự phân bố Ni đồng đều hơn, kích thước hạt thu được sau xử lý nhiệt rất nhỏ, vì vậy mà hoạt tính điện hoá của mẫu tăng. 

Vậy điện cực mẫu CD có hoạt tính điện hoá tốt nhất, bền nhất và cấu trúc bề mặt đồng đều nhất, kích thước hạt nhỏ nhất. Mẫu này sẽ dùng khảo sát khả năng xúc tác cho phản ứng oxy hoá điện hoá rượu etylic.

3. Khả năng xúc tác của điện cực đối với sự oxy hoá điện hoá rượu etylic. 

Khả năng xúc tác của điện cực màng mỏng NiOxHy đối với sự oxi hoá điện hoá etanol trong dung dịch KOH 1M thể hiện trên hình (6), (7), (8). Sự oxy hoá được hỗ trợ chủ yếu bởi sự chuyển hoá Ni2+ thành Ni3+ theo cơ chế giả thiết sau: [6],[8],[9] :
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  Ni(OH)2 +  OH-                             NiOOH  +  H2O  +  e                   (1.1)
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     Ni(OH)2​                               NiOOH + H+ + e                                    (1.2)

NiOOH + CH3CH2OH ( Trạng thái trung gian1 (TTTG1) + Ni(OH)2   (1.3)

NiOOH + TTTG1        ( CH3CHO + Ni(OH)2                                                             (1.4)

NiOOH + CH3CHO     ( TTTG2 + Ni(OH)2                                                                  (1.5)
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NiOOH + TTTG2        ( CH3COOH + Ni(OH)2                                                         (1.6)

Quan sát các hình 6 đến hình 8 ta  thấy : 

1. Nồng độ rượu tăng thì dòng anot cực đại ipa tăng. Ban đầu các píc còn quan sát được và có hiện tượng tách thành hai pic ipa, phân biệt quá trình oxy hoá rượu với (1.1) và quá trình thoát oxy, nồng độ rượu càng cao thì sự tách hai pic giảm dần rồi mất hẳn, píc ipa  tăng mạnh và tiến gần đến quá thế thoát oxy. Khi nồng độ rượu tăng đến 0.5M thì không quan sát được đỉnh píc nữa. Điều này nghĩa là phản ứng oxy hoá rượu được tăng cường bởi quá trình làm việc của điện cực NiOxHy  Ban đầu xảy ra (1.1) và phân biệt với quá trình oxy hoá rượu. Khi nồng độ rượu tăng thì hai quá trình này chồng lên nhau, quá trình oxy hoá rượu xảy ra mạnh và nối tiếp quá trình chuyển hoá Ni. Vì vậy không quan sát được píc đặc trưng cho quá trình chuyển hoá của điện cực Niken.

2. Mật độ dòng anot ipa tăng đồng thời với thế phân cực Ea dịch chuyển về phía dương hơn. Khi phân cực vòng còn thấy mật độ dòng catôt có hiện tượng giảm. Đó là do khi nồng độ rượu tăng, sự hấp phụ rượu trên bề mặt điện cực tăng, sự phân cực các điện cực trong thời gian dài làm NiOOH chuyển hoá thành dạng oxit Niken có hoá trị cao hơn (NiO2)[6],[8],[9], oxit này thụ động điện hoá, tạo thành màng trơ trên bề mặt điện cực làm điện trở của hệ tăng, do đó Ea dịch chuyển về phía dương hơn. Sự giảm của píc mật độ dòng catot cho phép giả thiết rằng giai đoạn (1.3) đến (1.6) là giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng oxy hoá điện hoá rượu etylic

3. Hoạt tính điện hoá của điện cực màng mỏng NiOxHy trên nền kim loại Ti kém điện cực màng mỏng NiOxHy nền Ni song khả năng xúc tác điện hoá cho phản ứng oxy hoá rượu etylic vẫn khá tốt so với  Ni kim loại (ứng với nồng độ rượu 0.2M, mẫu X nền Ti có ipa ( 36mA.cm-2 còn nền Ni là ( 8mA.cm-2)

III.Kết luận

Từ những kết quả nghiên cứu trên, ta rút ra một số kết luận sau: 

1. Điều chế được điện cực màng mỏng NiOxHy trên nền Ni và Ti theo phương pháp solgel và kỹ thuật nhúng phủ. Các điện cực đều có hoạt tính điện hoá. Tính chất của màng mỏng phụ thuộc vào điều kiện điều chế: Điện cực điều chế từ NiCl2, đặc biệt khi có thêm Dietanolamin làm tính chất màng thay đổi rõ rệt: kích thước hạt rất nhỏ, cỡ nanomet, tính chất điện hoá tăng, độ bền hoạt tính và độ bền cơ học đều tăng.

2. Các điện cực màng mỏng NiOxHy có hoạt tính xúc tác điện hoá cao đối với sự oxy hoá điện hoá rượu etylic trong môi trường kiềm.
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Hình 2: Đường phân tích nhiệt của xerogel các mẫu:


Axit citric; 1 -Mẫu N; 2 - Mẫu C; 3- Mẫu CD.





Hình 5: Đường cong phân cực vòng của điện cực màng mỏng mẫu CD với nền Ni trong dung dịch KOH 1M:


    1- vòng 20;      3- quét liên tục 2h30’;


    2- vòng 50;      4- quét liên tục  sau 5h








Hình 3 : Đường cong phân cực vòng các điện cực màng trên nền Ti và điện cực Ti trong dung dịch KOH 1M:


      0- Ti  kim loại; 	1- mẫu N; 


      2- mẫu C; 		3- mẫu CD





Hình 2 : Đường cong phân cực vòng các điện cực màng trên nền Ni và điện cực Ni  trong dung dịch KOH 1M:


      0- Ni  kim loại; 	1- mẫu N; 


      2- mẫu C; 		3- mẫu CD





Hình 4: 


ảnh TEM mẫu CD


a - nền Ni


b - nền Ti   
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Hình 4: Đường cong phân cực vòng của điện cực màng mỏng mẫu CD với nền Ti trong dung dịch KOH 1M:


   1- vòng 20; 	  3- quét liên tục 2h30’;


   2- vòng 50; 	 4- quét sau 1 tuần bảo quản.
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Hình 7: Đường cong phân cực đơn các điện cực màng mẫu CD nền Ni xử lý nhiệt 270oC đo trong:


   1 - KOH 1M (pc vòng);      


   2 - KOH1M+C2H5OH 0.01M;    


   3 - KOH1M+C2H5OH 0.05M   


   4 - KOH1M+C2H5OH 0.1M;  


   5 - KOH1M+C2H5OH 0.2M;        


   6 - KOH1M+C2H5OH 0.3M  
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Hình 8: Đường cong phân cực đơn các điện cực màng mẫu CD  nền Ti xử lý nhiệt 270oC đo trong:


   1 - KOH 1M (pc vòng);      


   2 - KOH1M+C2H5OH 0.01M;     


   3 - KOH1M+C2H5OH 0.05M   


   4 - KOH1M+C2H5OH 0.1M;  


   5 - KOH1M+C2H5OH 0.2M;        


   6 - KOH1M+C2H5OH 0.3M  





 Hình 6 : Đường cong phân cực đơn điện cực Ni  đo trong trong:


   1 - KOH 1M (pc vòng);      


   2 - KOH1M+C2H5OH 0.01M;    


   3 - KOH1M+C2H5OH 0.05M   


   4 - KOH1M+C2H5OH 0.1M;  


   5 - KOH1M+C2H5OH 0.2M;        


   6 - KOH1M+C2H5OH 0.3M 
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